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A.Ma trận:

	 
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng 

	
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 
	Trắc nghiệm 
	Tự luận 

	Hình chiếu
	biết được các hình chiếu của vật thể trên bản vẽ kỹ thuật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	1,6
	
	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	2
	
	

	Truyền chuyển động

	
	
	
	
	
	Tính được tỉ số truyền của truyền động ma sát v à truyền động ăn khớp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	


Bản vẽ các khối tròn xoay
	
	
	
	
Nhận dạng được kích thước các khối tròn xoay
	
	










	
	
	
	
	
	







	
	
	
	
	

	
	2
	0,8
	
	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,2
	
	

	Biểu diễn ren
	Biết được quy ước vẽ ren. Biết được tên , ký hiệu của các loại  ren trên bản vẽ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	0,8
	
	
	3
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	2
	
	

	An toàn điện
	
	
	
	
	
	
	Biết được các nguyên nhân và biện pháp an toàn điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Đồ dùng loại điện quang
	
	
	
	
	
	
	Nêu cấu tạo của đèn sợi đốt và đèn ống huỳnh quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Bản vẽ lắp
	Đọc được bản vẽ lắp theo trình tự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,4
	
	

	Hình lăng trụ đều
	Biết được thế nào là hình lăng trụ đều
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	0,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	4
	
	
	5
	2
	1
	1
	
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng 
	10
	40%
	
	
	4
	2
	1
	10
	
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	15
	6
	4
	4

	
	40%
	30%
	
	20%
	10%
	60%
	40%















B. Đề bài:
I. Trắc nghiệm (6 điểm )
Khoanh tròn vào những ý em cho là đúng.
1. Bao bởi  mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh là hình:
A. hình chóp đều         B. hình lăng trụ đều	  C. hình trụ	         D. hình hộp chữ nhật
2. Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh có hình dạng là:
A. hình cầu                   B. hình tròn.               C. hình vuông               D. hình chữ nhật.
3. Hình chiếu đứng có hướng chiếu :
A. từ trên xuống            B. từ trái sang             C. từ phải sang             D. từ trước tới.
4. Trong kí hiệu ren có ghi kí hiệu dạng ren, M  là kí hiệu:
A. ren ống        	   B. ren hình thang	 	  C. ren hệ mét      		D. ren tựa.
5. Hình chiếu cạnh của hình trụ thể hiện những kích thước là :
A. chiều cao và đường kính đáy                B. chiều dài và đường kính 	C. chiều rộng .
6. Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn xoay có đặc điểm đều là:
A. hình tròn                B. hình vuông                   C. hình chữ nhật               D. hình tam giác cân.
7. Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu :
  A. Song song với nhau                                          C. Vuông góc với nhau
  B. Đồng quy tại một điểm                                    D. Vuông góc với mặt phẳng chiếu
 8. Mặt phẳng chiếu đứng có vị trí :
  A. Đối diện với người quan sát                             C. Nằm cạnh người quan sát
  B. Nằm ngang với người quan sát                         D. Nằm sau người quan sát
9. Vị trí của hình chiếu bằng trên bản vẽ :
  A. ở phía trên hình chiếu đứng                             C. ở phía bên phải hình chiếu đứng            
  B. ở phía dưới hình chiếu đứng                             D. ở phía bên trái hình chiếu đứng            
 10.  Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là :
  A. Hình tròn                                                           C. Hình tam giác
  B. Hình chữ nhật                                                     D. Hình thang
 11. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là :
  A. Hình biểu diễn ; Kích thước ; Khung tên ; Yêu cầu kĩ thuật ; Tổng hợp
  B. Kích thước ; Khung tên ; Hình biểu diễn ; Tổng hợp ; Yêu cầu kĩ thuật
  C. Khung tên ; Hình biểu diễn; Yêu cầu kĩ thuật ; Kích thước ; Tổng hợp
  D. Khung tên ; Hình biểu diễn ; Kích thước ; Yêu cầu kĩ thuật ; Tổng hợp
 12. Trình tự đọc bản vẽ nhà :
  A. Hình biểu diễn ; Kích thước ; Các bộ phận ; Khung tên
  B. Kích thước ; Khung tên ; hình biểu diễn ; Các bộ phận
  C. Khung tên ; Hình biểu diễn ; Kích thước ; Các bộ phận
  D. Các bộ phận ; Khung tên ; Hình biểu diễn ; Kích thước
13.  Đối với ren thấy của ren ngoài và ren trong được vẽ :
A. Đường đỉnh ren và giới hạn  ren được vẽ bằng nét liền đậm
B. Đường đỉnh ren và giới hạn  ren được vẽ bằng nét liền mảnh
C. Đường đỉnh ren và giới hạn  ren được vẽ bằng nét nét đứt


14.  Đối với ren bị che khuất được vẽ :
A. Đường đỉnh ren và giới hạn  ren được vẽ bằng nét liền đậm
B. Đường đỉnh ren và giới hạn  ren được vẽ bằng nét liền mảnh
C. Đường đỉnh ren và giới hạn  ren được vẽ bằng nét nét đứt
15. Trình tự đọc bản vẽ lắp.
      A. Hình biểu diễn, phân tích chi tiết,khung tên.
     B.  Kích thước, Hình biểu diễn, phân tích chi tiết, khung tên, tổng hợp, bảng kê
     C. Kích thước, phân tích chi tiết, khung tên, tổng hợp, bảng kê
     D. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
II. Tự luận: (4 điểm )
Câu 1 : (2 điểm) Cho biết truyền động ăn khớp có bánh răng dẫn Z1 là 200 răng, bánh răng bị dẫn có số răng Z2 là 100 răng
a) Tính tỉ số truyền i của truyền động trên
b) Biết vận tốc của bánh răng dẫn có n1 là 2000 vòng/ phút em hãy cho biết vận tốc của bánh răng bị dẫn là bao nhiêu, bánh răng nào quay nhanh hơn.
Câu 2 : (1 điểm) Em hãy cho biết  các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, các biện pháp an toàn điện?
Câu 3 : (1 điểm) Nêu cấu tạo của đèn sợi đốt và đèn ống huỳnh quang?




















D. Đáp án và biểu điểm
	Nội dung
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm (6điểm)      Mỗi ý đúng được 0.4 điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	D




	

	Câu 1:  điền mỗi ý đúng được 1 điểm
Tóm tắt
Z1= 200 răng      Z2= 100 răng      n1 = 2000 vòng / phút
a) Tìm i = ?        b) Tìm n2 = ?      c) Chi tiết nào quay nhanh hơn
Giải
a) Tỉ số truyền của hai bánh răng là
Áp dụng công thức
i = n2/n1 = z1/z2 = 200/100 = 2
b) Vận tốc của bánh bị dẫn là
n2 = n1 x (z1/z2) = n1 x i = 2000 x 2 = 4000 vòng/ phút
- Vậy bánh bị dẫn quay nhanh hơn
	





1,0 điểm


1,0 điểm

	Câu 2 Điền mỗi ý đúng được 0,5 điểm
- Vì sao xảy ra tai nạn điện
+ Do chạm trực tiếp vào vật mang điện
+ Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp
+ Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất
- Một số biện pháp an toàn điện
+ Một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện
+ Một số biện pháp an toàn khi sửa chữa điện
	0,5 điểm




0,5 điểm

	Câu 3 : (1 điểm) Nêu cấu tạo của đèn sợi đốt và đèn ống huỳnh quang?.
- Cấu tạo đèn sợi đốt
+ Sợi đốt
+ Bóng thủy tinh
+ Đuôi đèn
- Cấu tạo của đèn huỳnh quang
+ Ống thủy tinh
+ Lớp bột huỳnh quang
+ Điện cực
+ Chân đèn
	
0,5 điểm




0,5 điểm


                                                                              
	Xác nhận của BGH
	Tổ chuyên môn


Ngô Thị Thu Thanh
	Giáo viên ra đề
 

           Nguyễn Thị Chờ























